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Bài 31

Tiết 154: Văn bản: 

Con chó Bấc

(Trích Tiếng gọi nơi hoang dã)
                                                                                  Giắc Lân-đơn
I. Mục tiêu( Tài liệu) 
II. Chuẩn bị

1. Giáo viên:  Máy chiếu (Các hình ảnh và chi tiết trong truyện)

2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV

III. Tổ chức giờ học

1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra đầu giờ: 
H: Cảm nhận của em về nhân vật Rô-bin- Xơn
3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học 
A. HĐ  Khởi động . Thực hiện như TL
 GV: Chúng ta đã được học một số tác phẩm viết về những con vật được nhân cách hoá như thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (Chó sói và chiên con, Thỏ và rùa, ...), hay tác phẩm Dế MÌn phiêu lưu kí của Tô Hoài. Cũng viết về loài vật, cụ thể là con chó, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem Con chó Bấc có gì giống và khác với các tác phẩm này. 
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ hình thành kiến thức
GV: HD đọc và đọc mẫu (Yêu cầu: Đọc to, rõ ràng, diễn cảm chú ý tình cảm của Bấc đối với chủ)

HS : 2 HS đọc -> nhận xét.

GV: Nhận xét, sửa lỗi đọc cho HS (nếu có)

HS: Đọc thầm phần chú thích (*)

H: Nêu vài nét về tác giả và hoàn cảnh ra đời của tác phẩm?

GV: Chốt lại và mở rộng.

Giắc Lân-đơn (1876-1916) là bút danh của Giôn Gri-phít Lân-đơn, là nhà văn Mĩ, sinh ở Xan Phran-xi-xcô. Ông đã từng trải qua thời thơ ấu vất vả, từng phải làm nhiều  nghề để sinh sống. Ông sớm tiếp cận với tư tưởng CNXH. Thời kì sáng tác nở rộ của ông là đầu thế kỉ XX.

HS: Tóm tắt tác phẩm 

GV: “Tiếng gọi nơi hoang dã” sáng tác năm 1903, là tiểu thuyết ra mắt bạn đọc sau khi ông đi theo những người tìm vàng đến miền Clân-đai-cơ ở Ca-na-đa trở về. Những kỉ niệm thời thơ ấu và những quan sát thực tế khi đi theo những người tìm vàng là cảm hứng và tư liệu cho ông viết nên tác phẩm. “Con chó Bấc” trích tiểu thuyết này, đầu đề là do người soạn sách đặt.
- Tiểu thuyết gồm 7 chương, đoạn trích ở chương 6: Tình yêu thương đối với một con người.

- Tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã thể hiện quan niệm: đạo đức, tình cảm là cội nguồn gắn kết trật tự và tồn tại. 

GV: HD HS tự tìm hiểu các chú thích khác SGK/154.

HS. HĐCĐ- 4’ thực hiện câu hỏi 2a/TL

    Chia sẻ

GV: Chốt bố cục trên bảng phụ
- Phần thứ 3 dài hơn cả hai phần trước cộng lại.

- Nhà văn chủ yếu muốn nói đến con chó Bấc và mọi biểu hiện tình cảm của nó đối với chủ trong văn bản này.

HS: Chú ý phần 1

H: ở phần mở đầu Bấc được giới thiệu như thế nào trước và sau khi gặp Thoóc- tơn? Em có nhận xét gì về cuộc sống, tình cảm của Bấc trước và sau khi gặp Thoóc- tơn?
HS: Phát hiện chi tiết 

GV : Ghi bảng phụ 

GV chuyển ý : Vậy tại sao Bấc lại có sự thay đổi lớn trong tình cảm như vậy? Chúng ta cùng chuyển sang phần 2.

HS: Chú ý phần 2

HS HCN 5p trả lời CH 2b/ TL - 105
Chia sẻ từng ý
GV: Ghi bảng phụ 

GV: Thoóc-tơn yêu thương loài vật bằng tình cảm thân thiện, gần gũi, hiểu biết và quý trọng. Anh đối xử với chúng như là con cái, bạn bè anh, anh nói chuyện tầm phào với chúng. Tình cảm biểu hiện ngay cả ở trong tiếng rủa của Thoóc-tơn, tiếng rủa rủ rỉ bên tai chứ không phải là những tiếng quát tức giận. Khi đối xử với con cái hoặc bạn bè, nhiều khi người ta cũng hay dùng lối rủa yêu như vậy. Bấc là một con chó thông minh, nó hiểu những tiếng rủa ấy là những lời nói nùng âu yếm của chủ. Tình cảm của Thoóc-tơn biểu hiện càng rõ rệt khi anh kêu lên, trân trọng: Trời đất! Đằng ấy hầu như biết nói đấy!. Dường như trước mắt anh, bây giờ không phải là một con chó mà là con anh, là bạn anh. 
H: Các ông chủ khác đối xử với nó như thế nào? Vì sao nhà văn lại so sánh Thoóc-tơn với các ông chủ khác? Đối với Bấc, anh là một ông chủ như thế nào? 
- Các ông chủ khác chăm sóc chó chỉ là vì nghĩa vụ (nuôi nó thì phải chăm sóc nó) và vì lợi ích kinh doanh (kéo xe trượt tuyết để đi tìm vàng)

- Nhà văn  so sánh Thoóc-tơn với các ông chủ khác để làm nổi bật tình cảm của anh với con cho Bấc. 

- Anh cũng là một ông chủ, nhưng là một ông chủ lí tưởng. 
Trong văn bản này, chủ yếu tác giả muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của con chó Bấc đối với chủ. Tác giả lại cho xen vào đoạn nói về tình cảm của Thoóc-tơn đối với con chó Bấc
  Đây là một dụng ý nghệ thuật của tác giả. Nó như​ là một cơ sở để lí giải, để làm sáng tỏ những tình cảm của Bấc dành cho anh. Không phải đối với bất cứ ông chủ nào nó cũng đối xử tốt. Bấc đã từng qua tay nhiều ông chủ độc ác. Chỉ riêng Thoóc- tơn là có lòng nhân từ với nó.

GV chuyển ý: Đó là tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc, vậy tình cảm của Bấc với Thoóc-tơn như thế nào? 

HS: Chú ý phần 3

HS. HĐCĐ- 4’ thực hiện câu hỏi 2c/TL -105
H: Cách biểu hiện tình cảm của Bấc đối với chủ có gì khác so với các con chó khác ? (Xơ-kít và Ních)
- Xơ-kít : có thói quen thọc cái mũi nó vào dưới bàn tay Thoóc-tơn rồi hích, hích mãi cho đến khi được vỗ về.
- Ních : thường chồm lên tì cái đầu to tướng của cu cậu lên đầu gối Thoóc-tơn 

- Bấc : thường nằm phục dưới chân chủ hàng giờ, mắt háo hức, tỉnh táo linh lợi ngước nhìn chủ, hoặc cũng có khi nó nằm ra xa hơn, về một bên hoặc đằng sau chủ, theo dõi quan sát từng động tác của chủ.
GV: Trong thể loại ngụ ngôn, ví dụ như thơ ngụ ngôn của La Phông-ten, những con vật được nhân cách hoá, tác giả ít quan tâm đến việc miêu tả chính xác mà thường chỉ dựa vào nét đặc trưng của mỗi con vật để khắc hoạ hình tượng. Lân-đơn có những nhật xét tinh tế, tỉ mỉ hơn nhiều khi khắc hoạ những con chó của ông. Những biểu hiện tình cảm của các con chó trong bài là của chung loài chó, nhưng nhà văn tách ra mỗi con một nét riêng để cho sinh động và để làm nổi bật nét khác biệt của Bấc so với những con chó kia.
H: Qua đó em cảm nhận được điều gì về tình cảm của Bấc đối với chủ ? 

H: Vì sao Bấc có tình cảm đặc biệt đối với Thoóc-tơn như vậy? 

- Vì Thoóc-tơn khác với các ông chủ khác. Anh đối xử với nó nhân từ như con cái, như bạn bè anh: chân thành, quý trọng.
GV: Bấc có tình cảm đặc biệt đối với Thoóc-tơn, khác với quan hệ của nó với những cậu con trai của ông Thẩm, với những đứa cháu nhỏ của ông Thẩm và với bản thân ông Thẩm. Có lúc nó cũng sôi nổi, nhưng chủ yếu tình thương yêu của Bấc được diễn đạt bằng sự tôn thờ. Đặc biệt nó không đòi hỏi gì ở Thoóc- tơn cả. Có được điều đó không chỉ vì Thoóc-tơn đã cứu sống nó mà chủ yếu là vì Thoóc-tơn đã thực sự yêu thương nó. Với nó anh là một ông chủ lí tưởng.
GV: Lưu ý HS, chữ tâm hồn để trong ngoặc kép vì loài vật làm gì có tâm hồn.

HS TLN- 5’, chia sẻ: Tìm trong văn bản những chi tiết để chứng minh rằng Bấc là một con chó có ”tâm hồn”? 
GV: Nhận xét, kết luận

H: Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả của tác giả khi đi sâu vào tâm hồn của con chó Bấc? 

H: Qua đó, em có nhận xét gì về tình cảm của Lân-đơn với loài vật? 
- Tác giả là người có tình yêu thương loài vật

GV: Sự gắn bó về tình cảm giữa Bấc và chủ được thể hiện sâu hơn trong phần cuối của đoạn trích. Càng yêu chủ bao nhiêu thì Bấc lại càng sợ mất bấy nhiêu. Bởi vậy, nó luôn bám theo Thoóc-tơn và không rời anh nửa bước. Chi tiết Bấc không ngủ "trườn qua giá lạnh đến tận mép lều, đứng đấy, lắng nghe tiếng thở đều đều của chủ..." rất sống động, có sức diễn tả lớn hơn cả những lời giãi  bày trực tiếp, nó biểu  hiện khả năng quan sát và miêu tả rất tinh tế của tác giả.

H: So sánh với “ Bài học đường đời đầu tiên”, thơ ngụ ngôn của La Phông-ten em thấy cách nhân hoá loài vật của Lân-đơn trong ”Con chó Bấc” có gì khác? 

GV: Nhà văn không nhân cách hoá con chó Bấc theo kiểu của La Phông-ten, hay Tô Hoài, không để cho nó nói tiếng người, họng nó chỉ rung lên những âm thanh không thốt lên lời. Nó chỉ hầu như biết nói như lời của Thoóc-tơn. Nhưng Thoóc-tơn và cả nhà văn dường như thấu hiểu thế giới tâm hồn phong phú của nó. Qua người kể chuyện, con chó Bấc dường như có tâm hồn, có suy nghĩ, nhưng vẫn không biến thành 1 gã, 1 anh Bấc mà vẫn là 1 con chó. Bấc chỉ rất tinh khôn và đặc biệt hơn mà thôi. Nhà văn vẫn đứng ngoài quan sát, tưởng tượng và miêu tả chứ không nhập hẳn vào nhân vật, đóng vai nhân vật... 

H: Khái quát đặc sắc nghệ thuật, nội dung và ý nghĩa văn bản? 

GV: Con người và loài vật đều cần đến tình yêu thương. T/y thương nào cũng cần chân thật, sâu sắc và thuỷ chung. Những gì tốt đẹp đều được xây cất từ t/y thương, mất t/y thương chân thật là mất đi lòng tin, có thể mất đi những gì tốt đẹp nhất. 
H: Qua văn bản, Giăc Lân-đơn muốn gởi đến chúng ta những thông điệp gì?

- Tình thương yêu loài vật.

- Con vật còn biết sống có tình huống chi là con người.

GV: Sức hấp dẫn của đoạn trích này nói riêng và cả tiểu thuyết Tiếng gọi nơi hoang dã nói chung đối với bạn đọc còn ở ý nghĩa xã hội sâu sắc mà nó đã gợi lên. Trong cuộc đua tranh khốc liệt để giành giật của cải, giành giật sự sống của con người, mọi quan hệ tình cảm đều bị đẩy xuống hàng thứ yếu. Tình cảm, lòng yêu thương sâu sắc giữa Bấc và Thoãc-t¬n là lời ca ca ngợi những tình cảm nhân hậu, cao quý, kêu gọi con người hãy tạm gác lại những đam mê vật chất để hướng đến một cuộc sống tốt đẹp, có ý nghĩa hơn.
	I. Đọc và tìm hiểu chung
1. Tác giả:  Giắc Lân-đơn (1876 - 1916) là nhà văn nổi tiếng của nước Mĩ.

2. Tác phẩm: Trích tiểu thuyết "Tiếng gọi nơi hoang dã" (1903).

II. Tìm hiểu văn bản
1. Bè côc 
- Chia làm 3 phần

+ Phần 1: Từ đầu đến khơi dậy lên được. 
->  Giới thiệu về Bấc
+ Phần 2: Tiếp đến hầu như biết nói đấy.

-> Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc.

+ Phần 3: Còn lại 

-> Tình cảm của Bấc đối với chủ.
1. Giới thiệu về Bấc

- Trước khi gặp Thoóc-tơn: 

+ ở nhà thẩm phán Mi- lơ

+ Đi săn hoặc đi lang thang đây đó với những cậu con trai thẩm phán, hộ vệ những đứa cháu của ông.

+ Có tình cảm nhưng tình cảm ấy chỉ là chuyện làm ăn cùng hội cùng thuyền, là trách nhiệm ra oai hộ vệ.

+ Có tình bạn nhưng đó là thứ tình bạn trịnh trọng và đường hoàng.

-> Trước khi gặp Thoóc-tơn Bấc có cuộc sống nhàn hạ nhưng nhạt nhẽo, hoàn thành trách nhiệm trong vai đầy tớ.

- Khi gặp Thoóc-tơn:

+ Tình yêu thương, một tình yêu thương thực sự nồng nàn lần đầu tiên phát sinh bên trong nó.

+ Tình yêu thương sôi nổi, nồng cháy, thương yêu đến tôn thờ, thương yêu đến cuồng nhiệt 

-> Khi gặp Thoóc-tơn tình yêu thương thật sự, chân thành sôi nổi, cuồng nhiệt được khơi dậy. 
2. Tình cảm của Thoóc-tơn đối với Bấc

- Anh đối xử với chúng như thể chúng là con cái của anh vậy. 

- Chào hỏi thân mật hoặc nói lời vui vẻ, trò chuyện tầm phào với chúng

- Anh có thói quen túm chặt lấy đầu Bấc, dựa đầu anh vào đầu nó, lắc nó đẩy tới đẩy lui, thốt lên những tiếng rủ rỉ bên tai (mà đối với Bấc đó là những lời nói nùng lời âu yếm)

- Thoóc-tơn kêu lên, trân trọng: Trời đất! Đằng ấy hầu như biết nói đấy.
-> Thoóc-tơn không xem Bấc là một con chó, mà là người hẳn hoi, là đồng loại với anh, là con cái, là bạn bè anh. 

-> Anh là một ông chủ lí tưởng.
3. Tình cảm của Bấc đối với Thoóc-tơn
*Tình cảm của Bấc:

+ Nó thường hay há miệng ra cắn lấy bàn tay Thoóc-tơn rồi ép răng xuống mạnh đến nổi vết răng hằn vào da thịt…
+ Nó thường nằm phục ở chân Thoóc-tơn hàng giờ, mắt háo hức, tỉnh táo ngước nhìn lên mặt anh, chăm chú xem xét, hết sức để tâm theo dõi…
+ Nó có lúc nằm xa hơn, về một bên hoặc đằng sau anh, quan sát hình dáng và từng cử động của thân thể anh.

+ Nó không muốn rời Thoóc-tơn một bước, luôn bám theo gót chân anh 

-> Quan sát tinh tế, chính xác, miêu tả tỉ mỉ. So sánh để làm nổi bật sự khác biệt của Bấc so với các con cho khác trong cách biểu hiện tình cảm với chủ. 

- Đối với Thoóc-tơn, Bấc yêu thương sôi nổi, nồng cháy, yêu thương đến mức tôn thờ, kính phục.
”Tâm hồn” của con chó Bấc

- Bấc dường như biết suy nghĩ, biết vui mừng: 

+ Trước kia chưa hề cảm thấy một tình yêu thương như vậy.

+ Bấc thấy không có gì vui sướng bằng cái ôm ghì manh mẽ ấy.

+ Nó tưởng như quả tim nhảy tung ra khỏi cơ thể   

+ Bấc không muốn rời Thoóc-tơn một bước

- Bấc biết lo sợ: 

+  Việc thay thầy đổi chủ xoành xoạch… làm nảy sinh trong lòng nó nỗi lo sợ ....
- Bấc còn nằm mơ nữa: Ngay cả ban đêm, trong các giấc mơ, nó cũng bị nổi lo sợ này ám ảnh…

-> Với nghệ thuật miêu tả chính xác, nhận xét tinh tế, tỉ mỉ, trí tưởng tượng phong phú, Lân-đơn dường như thấu hiểu thế giới “tâm hồn” phong phú của Bấc, làm nổi bật đời sống nội tâm sâu sắc của nó và tình yêu thương chủ sâu đậm.

IV. Tổng kết
- NT: Những nhận xét tinh tế kết hợp yếu tố tưởng tượng tuyệt vời, NT nhân hoá.

- ND: Lòng thương yêu loài vật của Thoóc-tơn và của nhà văn.
- Ý nghĩa: Tình yêu thương là điều kì diệu nhất gắn kết con người với thế giới xung quanh.



 4. Củng cố (2’)

H: Con người sẽ được bồi đắp tình cảm gì khi đọc truyện kể về con chó bấc? Nếu em có 1 con vật  như  Bấc em sẽ đối xử ntn? (Con người được bồi dưỡng t/c yêu quý bảo vệ loài vật. Đó cũng  là  biểu  hiện của TY quý những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.)

GV: Chốt nội dung bài học bằng SĐTD. 
5. H​ướng dẫn học bài (1’)

- Bài cũ: Nắm được ND-NT của bài, phân tích được tình cảm của Thooc-t¬n đối với Bấc và tình cảm của Bấc đối với Thooc-t¬n. Kể tóm tắt được t/p.
  Về nhà viết đoạn văn phần luyện tập, giờ sau chữa.
- Bài mới: Chuẩn bị tiết – Luyện tập tiếng Việt
********************************
Ngày soạn:................
Ngày giảng:.............
Tiết 155
LUYỆN TẬP PHẦN TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

- Hệ thống hoá kiến thức về câu (thành phần câu: Thành phần chính, thành phần phụ, các thành phần biệt lập).
- Các kiểu câu: Câu đơn, câu ghép, biến đổi câu, các kiểu câu ứng với mục đích giao tiếp….
*HS khá, giỏi:

- Tiếp tục hệ thống hóa kiến thức đã học về câu.
- Củng cố lại kiến thức các thành phần câu, các kiểu câu, biết sử dụng trong khi nói và viết. 
- Sử dụng thành thạo những kiểu câu đã học.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:  Máy chiếu (Các hình ảnh và chi tiết trong truyện)
2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. Tổ chức giờ học

1. Ổn định tổ chức 

2. Kiểm tra đầu giờ: Không


3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học

A. H§ Khởi động
  

HS đọc bài viết đoạn văn giờ trước cô y/c. Chỉ ra phép liên kết trong đoạn văn đó. 



GV dẫn dắt vào bài.
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ luyện tập

H. Thế nào là KN ? Cho VD ?

HS HĐCN- 5’ phần 2a, chia sẻ
GV KL

HĐCĐ 3p, CS
H. Chỉ ra khởi ngữ và phân tích tác dụng trong đoạn văn sau

- Nam học sinh lớp 9A là tấm gương sáng cho các bạn trong lớp noi theo. Về học tập Nam luôn đứng thứ nhất của lớp. Còn năng khiếu bạn hát rất hay. Đối với thể thao Nam chơi rất giỏi nhất là ở môn bóng đá. Nam luôn được mọi người mến mộ ở vị trí tiền đạo. Chúng tôi rất quý mến bạn.
H. Thế nào là thành phần biệt lập ? Kể tên các thành phần biệt lập ? Lấy VD ?
H. Chỉ ra các TP biệt lập trong các câu sau và chỉ ra ý nghĩa mà nó biểu hiện ?
HS HĐCN- 3’ phần 2b ; chia sẻ

GV KL

HSHĐCN 4 p, chia sẻ

H. Chỉ ra thành phần biệt lập trong câu sau

a. Hẳn có lẽ vì đã sắp hết mùa, hoa đã vãn trên cành, cho nên mấy bông hoa cuối cùng còn sót lại trở nên đậm sắc hơn.

b, Hôm này là ngày mấy ròi em nhỉ?

c, Nhấc mình ra được bên ngoài phiến nệm nằm, anh tưởng như mình vừa bay được một nửa vòng trái đất – trong một chuyến đi công tác ở một nước bên Mĩ –la – tinh hai năm .trước đây

GV nx, chốt

HĐ chung cả lớp.
H. Thế nào là liên kết câu và liên kết đoạn văn ? 
HS HĐCN- 5’ phần 2c, d ; chia sẻ

GV KL

HĐ chung cả lớp
H. Xác định phép liên kết trong đoạn văn sau?

Nhĩ nhìn thấy trước tiên ngay sau khi ngồ sát khuôn cửa sổ là một cánh buồm vừa bắt gió căng phồng lên . Con đò ngang mỗi ngày chỉ qua lại một chuyến giữa hai bờ ở khúc sông Hồng này vừa mới bắt đầu chống sào ra khỏi chân bãi bồi bên kia, cánh buồm nâu bạc trắng vẫn còn che lấp hết cái miềm đất mơ ước.

(Bến quê – Nguyễn Minh Châu).

HS viết đoạn văn 7p
- HS đọc, chia sẻ

- GV nhận xét về ND, phép LK

H. Thế nào là nghĩa tường minh và hàm ý ?
- HSCS cá nhân

- GV nx, chốt.

HS HĐCĐN- 5’ phần 2e ; chia sẻ

GV KL

H. Tìm hàm ý trong đoạn trích dưới đây ?
« Đêm qua lúc gần sáng em có nghe thấy tiếng gì không ?
Liên giả vờ không nghe thấy tiếng chồng vừa hỏi. Trước mặt chị hiện ra một cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này, và đêm đêm cùng với con lũ nguồn đã bắt đầu dồn về, những tảng đá đổ òa vào giấc ngủ » ».

HS viết đoạn văn 3-5 câu có sử dụng hàm ý.

- HSCS

- GV nx, chốt
	I. Khởi ngữ và các thành phần biệt lập

1. Lí thuyết

 Khởi ngữ

- Là thành phần câu đứng trước chủ ngữ, nêu lên đề tài được nói đến trong câu. Thường có các quan hệ từ: về, đối với...
2. Bài tập - 105
a.  Còn mắt tôi -> Khởi ngữ
3. BT bổ sung

- Tác dụng: Diễn tả các khía cạnh của nhân vật cụ thể, rõ nét hơn.

II. Các thành phần biệt lập

1. Lý thuyết

- TPBL là những thành phần không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu.

- Có 4 thành phần biệt lập:

+ Thành phần tình thái: Thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu.

+ Thành phần cảm thán: Dùng để bộc lộ tâm lí của người nói (vui, mừng, buồn, giận ỡ)

+ Thành phần phụ chú: Dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu.

+ Thành phần gọi - đáp: Dùng để tạo lập hoặc để duy trì quan hệ giao tiếp.

2. Bài tập b – TL – 105
- thật đấy- TP tình thái -> dùng để tỏ thái độ xác nhận, khẳng định vào điều nói trong câu.
- Cũng may – tình thái-> tỏ sự đánh giá tốt về điều nói trong câu.
3. BT bổ sung

a, Hẳn có lẽ - TP tình thái.

b, TP gọi đáp

c, anh tưởng như mình vừa bay được một nửa vòng trái đất -> TP phụ chú.

d. Đặt câu có sử dụng TP tình thái.
III. Liên kết câu và liên kết đoạn văn

1. Lí thuyết

- Các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu văn trong một đoạn văn phải liên kết chặt chẽ với nhau về cả nội dung lẫn hình thức.

- Liên kết nội dung: 

+ Liên kết chủ đề

+ Liên kết logic

- Liên kết hình thức: 

+ Phép lặp

+ Phép đồng nghĩa, trái nghĩa và liên tưởng

+ Phép thế

+ Phép nối

2. Bài tập c - 105.

     1. Phép lăp: ba con - ba con, giống - giống, già - già. 

Phép thế: Mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy - vậy. 

2. Phép nối: …chiều tớ pha xin một bát mấy được - Thế là.
2d. Phép lăp: họa sĩ

    Phép thế: Sa Pa- đấy

3. BT bổ sung: 

a, 
- Phép liên kết: 

+ Phép lặp: Cánh buồm.

+ Phép liên tưởng: Cánh buồm, gió, con đò, hai bờ, sào bãi bồi

b, Viết đoạn văn sử dụng phép liên kết và chỉ ra phép liên kết.
IV. Nghĩa tường minh và hàm ý

1. Lý thuyết

- Nghĩa tường minh là phần thông báo được suy ra trực tiếp từ những từ ngữ trong câu.
- Hàm ý là phần thông báo tuy không được suy ra trự tiếp từ những từ ngữ trong câu nhưng có thể suy ra từ những từ ngữ ấy.

2. Bài tập 2 e – 106: Văn bản “Hai kiểu áo?
- Câu chứa hàm ý: "Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đằng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mục để tiếp dân đen thì vụt đằng sau phải may ngắn lại."
- Nội dung hàm ý ấy là: Ngài phải cúi đầu thấp nước quan trên vì nịnh nọt; ngài ưỡn ngực ra, mặt vênh lên với dân đen để ra oai, hống hách. 

- Người nghe (ông quan lớn) hiểu dược hàm ý đó, điều này có thể nhận ra ở câu: "Quan ngầm nghĩ một hồi rồi bão: - Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu."
BT bổ sung: 
3.a.  
- Hàm ý : Cái bờ đất lở dốc đứng của bờ bên này-> Phần thiếu hụt cuộc đời.
- Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con.

- Hàm ý: Những người dân đồng mình chân chất, mộc mạc, giản dị, chăm chỉ lao động nhưng có ý chí, nghị lực phi thường.

Viết đoạn văn có sử dụng hàm ý.




* Củng cố 
GV khái quát toàn bài cac kiến thức cơ bản về khởi ngữ, tp biệt lập, phép liên kết
H​ướng dẫn học bài (1’)

- Bài cũ: Nắm được các kiến thức cơ bản về khởi ngữ, tp biệt lập, phép liên kết. Luyện tập làm các bài tập về ND trên.
- Bài mới: Chuẩn bị tiết:  Tổng kết TLV

Rút kinh nghiệm sau giờ dạy: 
         .........................................//.................................................
Ngày giảng: .....................
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Luyện tập viết hợp đồng

*H§1:  Khởi động 
 GV: Giờ trước các em đã được học về văn bản hợp đồng và cách làm một văn bản hợp đồng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn tập và thực hành viết một số văn bản hợp đồng đơn giản. 
	Hoạt động của GV- HS
	Nội dung

	B. HĐ luyện tập
GV: HD HS ôn tập phần lí thuyết kết hợp kiểm tra bài cũ lấy điểm.

H: Thế nào là HĐ? Mục đích, tác dụng của HĐ là gì? 
- Ghi lại nội dung thoả thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của 2 bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận đã cam kết.

H: Trong các loại văn bản: tường trình, biên bản, báo cáo, hợp đồng, văn bản nào có tính chất pháp lí?
-  HĐ có tính chất pháp lí.

- Biên bản, báo cáo, tường trình không có hiệu lực pháp lí để thi hành mà chủ yếu được dùng làm chứng cớ, minh chứng các sự kiện thực tế làm cơ sở cho những nhận định, kết luận và các quyết định xử lí...
H: Một bản hợp đồng gồm những mục nào? Yêu cầu cụ thể? Phần nội dung chính của HĐ được trình bày dưới hình thức nào? 
GV chiếu 

* Phần mở đầu

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Tên hợp đồng

- Cơ sở pháp lí của việc kí hợp đồng

- T/g, địa điểm kí hợp đồng

- Đơn vị, cá nhân, chức danh, địa chỉ… của 2 bên tham gia kí hợp đồng.

* Phần nội dung:

- Các điều khoản cụ thể.

- Cam kết của hai bên kí hợp đồng

* Phần kết thúc:

- Đại diện hai bên tham gia kí hợp đồng kí và ghi rõ họ tên.

-Xác nhận bằng dấu nếu có.
H: Những yêu cầu về hành văn, số liệu của HĐ?  

- Lời văn phải chính xác, chặt chẽ, các số liệu cũng phải chính xác, rõ ràng, cụ thể.

HS: HĐCN- 4’ -> trình bày, NX
GV: NX, KL 

GV: HD HS  cách làm 

HS: HĐCĐ- 10’ -> trình bày trên BP -> các cặp trình bày, NX chéo.

GV: NX, KL (Slide ).

HĐCN-5’ vễ sơ đồ tư duy vào vở

GV kiểm soát

GV: HD và giới thiệu mẫu hợp đồng sử dụng điện thoại, sử dụng nước sạch, sử dụng điện sinh hoạt (Các slide 7,8,9 )-> y/c HS về nhà làm một trong các hợp đồng đó.
	I. Ôn tập lí thuyết

1. Mục đích, tác dụng của hợp đồng

- Mục đích: Ghi lại nội dung thỏa thuận của các bên tham gia kí kết (về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi...)
- Tác dụng: Hợp đồng là cơ sở pháp lí để các bên ràng buộc lẫn nhau, có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đã ghi nhằm đảm bảo cho công việc đạt kết quả, tránh thiệt hại cho các bên...

3. Bố cục của một bản hợp đồng

II. Luyện tập

1. Bài tập a
Chọn cách diễn đạt đúng
a) Cách 1: Vì nó đảm bảo tính chính xác, chặt chẽ của văn bản hợp đồng.

b) Cách 2: Vì nó cụ thể, chính xác hơn.

c) Cách 2: Vì nó ngắn gọn, đủ ý, rõ ràng.

d) Cách 2: Vì nó ràng buộc trách nhiệm của bên B. 

2. Bài tập b
 Viết hợp đồng cho thuê xe đạp

3. Bài tập c



Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

hợp đồng cho thuê xe đạp

      Hôm nay ngày ... tháng ... năm ...

      Tại địa điểm: ...

      Chúng tôi gồm: 

Bên A: Nguyễn Văn A

Địa chỉ: Số nhà     ,tổ     ,phường       ,thành phố Huế
Bên B: Lê Văn C, ở tại khách sạn Y, mang  giấy CMND số    do CA thành phố    cấp ngày    tháng     năm     .

       Hai bên đã thỏa thuận hợp đồng cho thuê xe đạp với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: 

- Ông Nguyễn Văn A cho ông Lê Văn C thuê một chiếc xe mi-ni Nhật, màu tím, trị giá 1.000.000 ® (Một triệu đồng)

- Thời gian cho thuê: 3 ngày (từ ngày 28/4/2008 đến 21 giờ ngày 30/4/2008)

- Giá thuê: 10.000 ® ( Mười nghìn đồng/1ngày đêm)

Điều 2:

- Ông Nguyễn Văn B có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản xe đạp cẩn thận. Nếu xe bị hư hỏng hoặc mất thì người thuê xe phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi.

  
Hợp đồng này được làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên A (chủ sở hữu) giữ một bản, bên B (bên thuê) giữ một bản.

        Bên A                                         





Bên B 

      (kí tên)                                         



                   (kí tên)

4. Củng cố (2’)

GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.

5. H​ướng dẫn học bài (1’)

- Bài cũ: Nắm chắc lÝ thuyết, VN làm Bài tập cụ giáo HD: Tự viết một hợp đồng ở dạng đơn giản.  

- Bài mới: Chuẩn bị tiết -  Tổng kết văn học nước ngoài (Xem lại các văn bản văn học nước ngoài đã học từ lớp 6 – lớp 9, lập bảng thống kê, chuẩn bị theo câu hỏi SGK)


Ngày soạn:.....................

Ngày giảng: ..................
TiÕt 155
ÔN TẬP VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

Ôn lại những kiến thức cơ bản về những văn bản văn học nước ngoài đã học trong chương trình văn học nước ngoài từ lớp 6 đến lớp 9.

*HS khá, giỏi:

- Ôn tập củng cố những kiến thức về thể loại, về nội dung của các tác phẩm văn học nước ngoài đã học trong chương trình Ngữ văn từ 6 đến 9.

- Liên hệ với những tác phẩm văn học Việt Nam có cùng đề tài.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:  Máy chiếu, phiếu học tập (Các hình ảnh và chi tiết trong truyện)
2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. Tổ chức giờ học
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra đầu giờ: 
H: Cảm nhận của em về nhân vật Xi-mông?

3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học 
A. HĐ  Khởi động . 

GV: Nêu yêu cầu, nhiệm vụ của tiết học. 
HĐ B. Hướng dẫn ôn tập 

I. Bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài đã học

GV: Hướng dẫn HS lập bảng thống kê (từ lớp-nội dung, GV MR thêm về nội dung và NT)

HS : Dựa vào phần đã chuẩn bị trình bày -> nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét -> kết luận, ghi bảng. (Kết hợp trình chiếu)

*Lưu ý:  Đối với truyện, y/c HS nhắc lại các nhân vật và sự việc chính) 

	Lớp
	Stt 
	Tên tác phẩm

(§.trÝch)
	Tác giả
	Nước
	TK
	Thể loại
	Nội dung chính
	NT đặc sắc

	9
	1
	Mây và sóng
	Ta-go
	ấn Độ
	XX
	Thơ
	Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt.
	H/ảnh TN giàu ý nghĩa tượng trưng, k/hợp b/cảm với kể chuyện.

	
	2
	Cố hương
	Lỗ Tấn
	Trung Quốc
	XX
	Tr. ngắn
	 Phê phán XHPK, lễ giáo PK, đặt ra vấn đề con đường đi của người nông dân, của XH để mọi người suy ngẫm.
	Lối tường thuật hấp dẫn, k/hợp kể và bình, n/ngữ g/dị, giàu h/ảnh.

	
	3
	Những đứa trẻ
	Go-r¬-ki
	Nga
	XX
	Tiểu thuyết
	 Tình bạn thân thiết của những đứa trẻ sống thiếu tình thương, bất chấp những cản trở trong quan hệ XH lúc bấy giờ.
	Lối kể chuyện giàu h/ảnh, đan xen chuyện đời thường với cổ tích.

	
	4
	R«-bin-x¬n …hoang
	§i-ph«
	Anh
	XVIII
	Tiểu thuyết
	 Cuộc sống khó khăn và tinh thần lạc quan của nhân vật khi sống một mình trên đảo hoang.
	NT kể chuyện hấp dẫn, k/hợp m/tả.

	
	5
	Bố của

Xi-m«ng
	M«-pa-x¨ng
	Pháp
	XIX
	Tr. ngắn
	 Nhắn nhủ về lòng thương yêu bè bạn, mở rộng ra là lòng thương yêu con người.
	NT m/t¶ d/biÕn t/tr¹ng n/vËt, k/hîp t/sù n/luËn.

	
	6
	Con chã BÊc
	Giắc Lân-đơn
	Mĩ
	XX
	Tiểu thuyết
	 Tác giả bộc lộ tình cảm yêu thương đối với con chó Bấc, hiểu được tâm hồn của nó.
	Trí tưởng tượng p/phú khi đi sâu vào m/tả tâm hồn con chó Bấc.

	
	7
	Chó sói và cừu… La-phông-ten
	Hi-p«-lit Ten
	Pháp
	XIX
	Nghi luận văn chương
	 Khẳng định đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là mang đậm dấu ấn, cách nhìn, cách nghĩ của nhà văn.
	- Dẫn chứng thuyết phục, lập luận chặt chẽ, so sánh

	H: Qua các văn bản đã học em có nhận xét gì về nội dung phản ánh của các tác phẩm văn học nước ngoài?

GV: Lấy dẫn chứng chứng minh qua các văn bản văn học nước ngoài đã học.

- Thương cảm với số phận của những người nghèo khổ, khát vọng giải phóng người nghèo:  Cố hương.

H: Chúng ta học tập được gì về nghệ thuật qua các văn bản?

GV: Cho HS nhắc lại một vài nét về đặc điểm nghệ thuật.
H: Phát biểu cảm nghĩ về 1 n/v hoặc t/p em yêu thích ?
HS: Phát biểu tự do mình yêu thích nhất bài nào, n/v nào hoặc tác giả nào và nêu vắn tắt lí do.

GV: Khuyến  khích HS phát biểu.
	II. Cảm nhận chung về nội dung của các văn bản văn học nước ngoài đã học

- Giúp chúng ta bồi dưỡng những tình cảm đẹp, yêu cái thiện, ghét cái ác, biết cảm thông với những số phận bất hạnh, những người nghèo.

+ Tình yêu loài vật
+ Tình cảm gia đình

+ nghị lực, ý chí vươn lên của con người
+ Quan điểm sáng tác văn chương: Mang đậm phong cách nhà văn.

III. Tác phẩm, nhân vật yêu thích

- Phẩm chất nhân vật
- Giá trị nội dung và nghệ thuật


* Củng cố 
GV: Khái quát nội dung bài học, nhấn mạnh kiến thức trọng tâm.

* H​ướng dẫn học bài (
- Bài cũ: Ôn tập, nắm chắc các tác phẩm văn học nước ngoài đã học, học bài theo bảng tổng kết.

- Bài mới: Chuẩn bị ôn tập bài Ôn tập TV.
*****************************
Ngày soạn:.....................

Ngày giảng: ..................
TiÕt 156,157
ÔN TẬP VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI

I. Mục tiêu: 
* Chuẩn kiến thức, kĩ năng:

Ôn lại những kiến thức cơ bản về những văn bản văn học nước ngoài đã học trong chương trình văn học nước ngoài từ lớp 6 đến lớp 9.

*HS khá, giỏi:

- Ôn tập củng cố những kiến thức về thể loại, về nội dung của các tác phẩm văn học nước ngoài đã học trong chương trình Ngữ văn từ 6 đến 9.

- Liên hệ với những tác phẩm văn học Việt Nam có cùng đề tài.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:  Máy chiếu, phiếu học tập (Các hình ảnh và chi tiết trong truyện)
2. Học sinh: Soạn bài theo HD của GV
III. Tổ chức giờ học
1. Ổn định tổ chức 
2. Kiểm tra đầu giờ: 
H: Cảm nhận của em về nhân vật Xi-mông?

3. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy học 
A. HĐ  Khởi động .  
Tổ chức trò chơi tiếp sức: 3p

H. Kể tên các tác phẩm văn học nước ngoài mà em đã được học?
GV chia 3 đội
B. Hướng dẫn tổng kết 

I. Bảng thống kê các tác phẩm văn học nước ngoài đã học

GV: Hướng dẫn HS lập bảng thống kê (từ lớp-nội dung, GV MR thêm về nội dung và NT)

HS : Dựa vào phần đã chuẩn bị trình bày -> nhận xét, bổ sung.

GV: Nhận xét -> kết luận, ghi bảng. 
*Lưu ý: Đối với thơ, y/c HS đọc lại. Đối với truyện, y/c HS nhắc lại các nhân vật và sự việc chính) 

	Lớp
	Stt 
	Tên tác phẩm

(Đ.trích)
	Tác giả
	Thể loại
	Nội dung chính
	NT đặc sắc

	6
	1
	Lòng yêu nước
	Ê-ren-bua
	Bút kí
	Tình yêu nước thiết tha, sâu sắc. Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật bình thường nhất.
	NT lập luận chặt chẽ, luận cứ sinh động cụ thể

	
	2
	Buổi học cuối cùng
	Đô-đê
	Tr. ngắn
	yêu tiếng nói dân tộc. Là một biểu hiện lòng yêu nước 
	Miêu tả ngoại hình, cử chỉ, lời nói và tâm trạng nhân vật.

	7
	3
	Xa ngắm thác núi Lư
	Lý Bạch


	Thơ TN

Tứ Tuyệt ĐL
	Vẻ đẹp của núi Lư và tình yêu quê hương đằm thắm, bộc lộ tính cách mạnh mẽ, hào phóng của tác giả.
	Hình ảnh thơ tráng lệ và huyền ảo

	
	4
	Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh
	Lý Bạch
	Thơ Ngũ

Ngôn
	Tình yêu quê hương của một người sống xa nhà trong một đêm trăng thanh tĩnh.
	Ngôn ngữ giản dị,  cảm xúc chân thành.

	
	5
	Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê
	Hạ Tri Chương
	Thơ (TN bát cú)
	 Thể hiện tình yêu quê hương thắm thiết của một người sống xa quê lâu ngày được đặt chân về quê cũ
	Cảm xúc chân thành, hóm hỉnh, k/hợp tsự.

	
	6
	Bài ca nhà tranh bị gió thu phá
	Đỗ Phủ
	Thơ
	- Nỗi khổ của bản thân vì căn nhà tranh bị gió thu phá nát. 
- Có được ngôi nhà vững ngàn gian để che cho tất cả người nghèo trong thiên hạ.
	Kết hợp trữ tình với tự sự.

	8
	7
	Ông Guốc-đanh mặc lễ phục
	Mô-li-e
	Kịch
	Tính cách lố lăng của một tay trưởng giả học làm sang.
	Chọn tình huống tạo tiếng cười sảng khoái, châm biếm sâu cay.

	
	8
	Cô bé bán diêm
	An-đéc-xen
	Tr. ngắn
	 Lòng thương cảm sâu sắc đối với một em bé bán diêm bất hạnh.
	Kể chuyện hấp dẫn, đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng.

	
	9
	Đánh nhau với cối xay gió
	Xéc-van-téc
	Tiểu thuyết
	 Xây dựng cặp nhân vật tương phản: Đôn-ki-hô-tê và Xan-chô. Tác phẩm đánh giá đúng những mặt hay, mặt dở trong tính cách của con người.
	Nthuật xdựng nvật (đối lập ) và gây cười

	
	10
	Chiếc lá cuối cùng
	O. 

Hen-ri
	Tr. ngắn
	 Ca ngợi tình yêu thương cao cả giữa những con người nghèo khổ.
	Tình tiết hấp dẫn, k/cấu đảo ngược tình huống 2 lần

	
	11
	Hai cây phong
	Ai-ma-tôp
	Tr. ngắn
	 Kể về hai cây phong do thầy Đuy-sen- người thầy đầu tiên trồng. Truyền cho người đọc tình yêu quê hương da diết và lòng tôn kính người thầy.
	Lối kể chuyện hấp dẫn, lối mtả theo p/cách hội hoạ, gây ấn tượng mạnh.

	
	12
	Đi bộ ngao du
	Ru-xô
	Nghi luận xã hội
	 Tác giả chứng minh muốn ngao du cần phải đi bộ .Thể hiện sự giản dị, quý trọng tự do và yêu thiên nhiên của tác giả.
	Lập luận chặt chẽ, luận cứ sinh động-> có sức thuyết phục

	9
	13
	Mây và sóng
	Ta-go
	Thơ
	Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt.
	H/ảnh TN giàu ý nghĩa tượng trưng, k/hợp bcảm với kể chuyện.

	
	14
	Cố hương
	Lỗ Tấn
	Tr. ngắn
	 Phê phán XHPK, lễ giáo PK, đặt ra vấn đề con đường đi của người nông dân, của XH để mọi người suy ngẫm.
	Lối tường thuật hấp dẫn, k/hợp kể và bình, n/ngữ gdị, giàu h.ảnh.

	
	17
	Chó sói và cừu … La-phông-ten
	Hi-pô-lit Ten
	Nghi luận văn chương
	 Khẳng định đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là mang đậm dấu ấn, cách nhìn, cách nghĩ của nhà văn.
	

	
	
	Bố của

Xi-m«ng
	M«-pa-x¨ng
	Tr. ngắn
	 Nhắn nhủ về lòng thương yêu bè bạn, mở rộng ra là lòng thương yêu con người.
	NT m/t¶ d/biÕn t/tr¹ng n/vËt, k/hîp t/sù n/luËn.


	H. Thời gian sáng tác?

- Văn học viết trải dài từ thế kỉ VII cho đến nay?
HĐ CN 2pchia sẻ

H: Qua các văn bản đã học em có nhận xét gì về nội dung phản ánh của các tác phẩm văn học nước ngoài?

GV: Lấy dẫn chứng chứng minh qua các văn bản văn học nước ngoài đã học.

CS cá nhân, 3p

H: Chúng ta học tập được gì về nghệ thuật qua các văn bản?

GV: Cho HS nhắc lại một vài nét về đặc điểm nghệ thuật.
HS: Phát biểu tự do mình yêu thích nhất bài nào hoặc tác giả nào và nêu vắn tắt lí do.

GV: Khuyến  khích HS phát biểu.

H: Phát biểu cảm nghĩ về 1 n/v hoặc t/p em yêu thích ?
HS: Phát biểu tự do mình yêu thích nhất bài nào, n/v nào hoặc tác giả nào và nêu vắn tắt lí do.

GV: Khuyến  khích HS phát biểu.
	III. Nội dung chủ yếu và nghệ thuật tiêu biểu
1.Nội dung

- Mang đậm sắc thái phong tục, tập quán của nhiều dân tộc trên thế giới. (Cây bút thần, ông lão..; Bố của…; )

- Thiên nhiên và TY thiên nhiên: Đi bộ..; Hai cây phong; Lòng yêu nước; Xa ngắm thác núi Lư
- Thương cảm với số phận của những người nghèo khổ, khát vọng giải phóng người nghèo: Bài ca…; Cô bé bán diêm; Chiếc lá…; Cố hương.

- Bồi dưỡng những tình cảm đẹp, yêu cái thiện, ghét cái ác: Cây bút thần; Ông lão…vàng; Ông Giuốc - đanh…
- TY làng xóm, quê hương, TY đất nước: Buổi học…; Cố hương; Cảm nghĩ …; Lòng yêu nước; Ngẫu nhiên viết…
+ T×nh yêu loài vật

+ Tình cảm gia đình

+ nghị lực, ý chí vươn lên của con người

2. Nghệ thuật

a. Truyện dân gian:
- Cách kể chuyện hấp dẫn, trí tưởng tượng phong phú, các yếu tố hoang đường kì diệu.

b. Thơ: Ngôn ngữ, h/ảnh hàm xúc, biện pháp tu từ đặc sắc.

- Hình thức đối thoại lồng trong lời kể-> 1 nét đặc sắc của thơ tự do.( Mây và sang)

c.Truyện: - NT xây dựng cốt truyện, nhân vật. Có những yếu tố hư cấu.

d. Nghị luận: Hệ thống lập luận chặt chẽ (luận điểm, luận cứ, luận chứng…)

- các yếu tố miêu tả, biểu cảm

e. Kịch: - NT đặc sắc.

- Mâu thuẫn kịch, ngôn ngữ, hành động kịch gây sự chú ý, tạo tiếng cười sảng khoái.
III. Tác phẩm, nhân vật yêu thích

- Phẩm chất nhân vật

- Giá trị nội dung và nghệ thuật


4. Củng cố(2’)

- GV tổng kết bài trên cơ sở Kết quả cần đạt trong SGK và Mục tiêu cần đạt trong SGV.
5. HD học bài(1’)

-  HS nắm chắc các tác phẩm văn học nước ngoài đã học.

- Chuẩn bị: Tổng kết TLV.


Rút kinh nghiệm giờ dạy: 
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